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7. ngành nấm __ Mycophyta (fungi) 

109. Amanitaceae – Họ Nấm Amanita 
 

456. Tên khoa học: Amanita verna (Lam. ex Fr.) Pers. ex Vitt. 1835. 
Synonym: Agaricus vernus Lam. ex Fr. 1874. 
Tên Việt Nam: Nấm độc tán trắng. 
Họ Amanitaceae __ Nấm amanita 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Đây là loài cần được bảo vệ vì hiếm gặp. Tuy nhiên do nhầm lẫn khi thu 
hái, nên đã gây ra ngộ độc ở một số tỉnh miền Bắc nước ta như Yên Bái, Cao Bằng, Phú Thọ, 
Hải Dương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Yên Bái (Trạm Tấu), Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, 
Lâm Đồng. 
- Thế giới: châu á, châu Âu, Bắc Mỹ. 
Tài liệu dẫn: CMGA: 20-75; DLVN, 1: 302; DRB: 73; FACS: 10-450; MOJ, 2: 124; PF: 285; 
S§VN: 431. 

 
110. Boletaceae __ Họ Nấm thông 

457. Tên khoa học: Boletus edulis Bull. ex Fr. 1821.   
Synonym: Leccinum edule (Fr.) Gray, 1821; Boletus bulbosus Schaeff. 1762. 
Tên Việt Nam: Nấm thông, Nấm gan bò. 
Họ Boletaceae __ Nấm thông 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Do rừng thông bị tàn phá, như rừng Thông ở Yên Dũng (Bắc Giang) nơi 
trước đây có nấm Boletus edulis mọc, nhân dân địa phương đã thu hái dùng làm thực phẩm. 
Nhưng nay không còn vì do rừng thông đã bị phá. 
Phân bố: 
- Trong nước: Bắc Giang (Yên Dũng), Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: châu á, châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ, châu Đại Dương. 
Tài liệu dẫn: DLVN, 1: 427; DRB: 48; DSTV: 226; FACS: 10-450; MOJ, 2: 23; PF: 59; NT: 
6-38; S§VN: 431; TCSH, 13(1): 23-29; TCSH, 14(4): 248-252. 
 

 

111. Cantharellaceae __ Họ Nấm kèn 

458. Tên khoa học: Cantharellus cibarius Fr. 1821.   
Synonym: Agaricus cantharellus L. 1753; Merulius cantharellus Pers, 1801. 
Tên Việt Nam: Nấm mào gà, Nấm kèn. 
Họ Cantharellaceae __ Nấm kèn 
Phân hạng: EN A1a,c, C1 
Cơ sở phân hạng: ở Việt Nam mới chỉ gặp 1 lần vào năm 1971 tại Vườn quốc gia Cúc 
Phương. Là loài nấm ăn quý, có nguy cơ tuyệt chủng.  
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình (Cúc Phương), Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: Trung Quốc, L. B. Nga, Hungari, Phillippin, Bắc Mỹ. 
Tài liệu dẫn: DLVN: 247; SĐVN: 432. 



Danh lục đỏ việt nam – phần ii. Thực vật 
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112. Fistulinaceae __ Họ Nấm lưỡi bò 

459. Tên khoa học: Fistulina hepatica (Schaeff.ex Fr.) Fr. 1821.   
Tên Việt Nam: Nấm lưỡi bò. 
Họ Fistulinaceae __ Nấm lưỡi bò 
Phân hạng: EN A1a+2c 
Cơ sở phân hạng: Loài nấm ăn, ở Việt Nam rất hiếm. Một đôi lần gặp trên gỗ mục của các 
cây sồi dẻ như Castanopsis chinensis. Cần có biện pháp bảo vệ để tránh nguy cơ tuyệt chủng.  
Phân bố: 
- Trong nước: Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Quảng Trị, Lâm Đồng. 
- Thế giới: châu á, châu âu, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ. 
Tài liệu dẫn: DLVN: 252; MFCQ: 113-114; MW: 213; Nam: 455; VHNU: 37. 
 

113. Hericiaceae __ Họ Nấm đầu khỉ 

460. Tên khoa học: Hericium erinaceum (Bull. ex Fr.) Pers.   
Synonym: Hydnum erinaceus Bull.  
Tên Việt Nam: Nấm đầu khỉ. 
Họ Hericiaceae __ Nấm đầu khỉ 
Phân hạng: EN A1a,b 
Cơ sở phân hạng: ở Việt Nam loài này rất hiếm. Mới chỉ gặp ở một số điểm như Vĩnh Phúc, 
Quảng Ninh. Là loài đã được dùng làm thực phẩm trên thế giới. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc. 
- Thế giới: Trung Quốc, châu á, châu Âu, Bắc Mỹ. 
Tài liệu dẫn: DLTVVN: 252. 

114. Lentinaceae __ Họ Nấm phễu 

461. Tên khoa học: Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr. 1838.   
Synonym: Agaricus sajo-eaju Fr. 1821; Pleurotus sajo-caju (Fr.) Sing. 1951. 
Tên Việt Nam: Nấm phễu có vòng. 
Họ Lentinaceae __ Nấm phễu có vòng 
Phân hạng: EN A1c, D1 
Cơ sở phân hạng: Loài nấm ăn. ở Việt Nam hiếm, mới chỉ gặp ở Thừa Thiên-Huế (Lăng Cô). 
Nơi cư trú bị xâm hại. Rất có nguy cơ tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế (Phú Lộc: Lăng Cô). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, châu Phi, châu Đại Dương. 
Tài liệu dẫn: DLVN: 285; FC: 576; MFCQ: 244; SĐVN: 434. 
 

115. Sarcoscyphaceae – Họ nấm sarcoscypha 

462. Tên khoa học: Cookeina tricholoma (Mont.) Kuntze, 1967.   
Synonym: Peziza tricholoma Mont. 1834; Trichosypha tricholoma Sacc. 1889; Pilocratera 
tricholoma Henn. 1892. 



7. ngành nấm – Mycophyta 
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Tên Việt Nam: Nấm ly hồng thô. 
Họ Sarcoscyphaceae – Nấm sarcoscypha 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Là loài có hình dáng và màu sắc đẹp, hiếm gặp trong các rừng miền Bắc. 
Vùng Bắc Trường Sơn thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tần suất gặp so với trước đây đã 
giảm nhiều do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thái Nguyên (Đại Từ), Vĩnh Phúc, Hà Tây, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 
(Hương Sơn). 
- Thế giới: Trung Quốc, châu á, châu Đại Dương, Nam Mỹ. 
Tài liệu dẫn: DLVN: 94. 
 


